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Quyết định

của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
Ban hành quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách              thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước

Bộ trưởng

bộ giao thông vận tải

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Xét đề nghị của: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải,  Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,
Quyết định:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như điều 3,                                                                               

- Bộ trưởng (để b/c),

- VPCP (để b/c),

- Công báo,

- Lưu VP, KHCN.


	K/t bộ trưởng bộ gtvt

Thứ trưởng

(đã ký)
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Quy định

về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2090/2003/QĐ-BGTVT

ngày  16  tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1.1. Các sản phẩm ôtô khách thành phố từ 17 chỗ ngồi trở lên sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

1.2. áp dụng cho việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng trong sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo sau khi đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại.

2. nội dung kiểm tra 

2.1. Căn cứ để kiểm tra

·  Tiêu chuẩn ngành (TCN) và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có liên quan đã được công bố bắt buộc áp dụng;

·  Tiêu chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu theo thoả thuận giữa khách hàng với Nhà sản xuất, tuy nhiên các tiêu chuẩn và yêu cầu này không được trái với tiêu chuẩn và quy định hiện hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

·  Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và hồ sơ kỹ thuật của phương tiện đã đăng ký với cơ quan quản lý chất lượng để được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại.

2.2. Việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng phải được thực hiện đối với từng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, từ khâu kiểm tra nguyên liệu, vật liệu, linh kiện đầu vào cho tới khi xuất xưởng sản phẩm.

2.3. Các hạng mục phải kiểm tra và trách nhiệm thực hiện của các bên có liên quan được quy định tại Phụ lục kèm theo.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của Cơ sở sản xuất:

· Xây dựng các quy trình kiểm tra chất lượng tại từng công đoạn sản xuất từ khâu chuẩn bị trong quá trình sản xuất, lắp ráp đến khi xuất xưởng sản phẩm;

· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang bị các thiết bị kiểm tra cần thiết để thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng theo các nội dung đã quy định;

· Thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật cho từng sản phẩm theo các nội dung đã quy định;

· Chuẩn bị đội ngũ các kỹ thuật viên có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu để kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng;

· Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về các hư hỏng liên quan trực tiếp đến an toàn và bảo vệ môi trường trong thời hạn bảo hành sản phẩm và các biện pháp xử lý, khắc phục.

3.2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam:

· Giám sát việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng cho từng sản phẩm tại cơ sở sản xuất theo các nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo;

· Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải.

3.3. Xét tình hình thực tế và yêu cầu bức thiết của việc tăng cường kiểm tra chất lượng ôtô khách thành phố, việc kiểm tra theo Quy định này được thực hiện trong thời gian 3 năm và sau đó sẽ được xem xét lại. Các cơ quan, tổ chức có liên quan và Cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy định và phản ánh kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải.

K/t bộ trưởng bộ giao thông vận tải

thứ trưởng

(đã ký)

Trần doãn thọ
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	Ghi chú:   (1)- Các thông số cơ bản về kích thước và trọng lượng được kiểm tra xác xuất 5%.

                 (2)- Cơ sở sản xuất có trách nhiệm tiến hành việc tự chạy thử xe trên đường và xử lý tất cả các lỗi được phát hiện trong quá trình chạy thử.

(3)- Việc chạy thử trên đường có sự tham gia của cơ quan Đăng kiểm với quãng đường tối thiểu là 3km.


